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Nghiên cứu mối tương quan giữa hình tháI -  
chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm                     
với tuổi Của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 
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Tóm tắt 
Nghiên cứu 117 bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 (62 nam, 55 nữ, tuổi trung bình           

60,1 ± 10,3) và 39 người bình thường (21 nam, 18 nữ, tuổi trung bình 63,0 ± 11,1) để tìm hiểu mối 
t−ong quan giữa hình thái - chức năng động mạch cảnh (ĐMC) gốc với tuổi ở BN ĐTĐ týp 2.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- ở phân nhóm BN ĐTĐ týp 2 ≥ 60 tuổi, tỷ lệ BN có mảng vữa xơ ĐMC (54%), độ dày nội trung 
mạc ĐMC gốc (1,33 ± 0,32 mm) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với phân nhóm BN ĐTĐ týp 2 < 60 
tuổi (27,8%; 1,11 ± 0,24 mm lần lượt theo thứ tự).  

- ở BN ĐTĐ týp 2, có mối tương quan thuận giữa độ dày nội trung mạc ĐMC gốc với tuổi; tương 
quan nghịch giữa mức co giãn ĐMC gốc với tuổi, tốc độ tâm trương ĐMC gốc với tuổi . 

* Từ khoá: Đái tháo đường týp 2; Hình thái chức năng động mạch cảnh; Tuổi. 

 
The correlation between morphology, function of 
common carotid arteries and age by ultrasound in 

patients with diabetes mellitus type 2 
 

summary 
In this study, 117 patients with type 2 diabetes (62 male and 55 female, average age was 60.1 ± 

10.3) and 39 control subjets (21 male and 18 female, average age was 63.3 ± 11.1) were studied to 
assess the relationship between age and form, function of common carotid arteries. The results are 
as bellows:  

- In patients with type 2 DM with the age of over 60, the frequency of patients with atherosclerotic 
plaque (54%) and the intimal medial thickness (IMT) of the common carotid arterial wall (1.33 ± 0.32 
mm) were significantly higher than those in patients with type 2 DM with the age of under 60 (27.8%; 
1.11 ± 0.24 mm, respectively).  

- In patients with type 2 DM, there was a positive correlation between the intimal medial thickness 
(IMT) of the common carotid arterial wall and the age, a negative correlation between the index of 
common carotid arterial distension, the diastolic velocity and the age.  

* Key words: Diabetes mellitus type 2; Morphology, function of common carotid arteries; Age. 
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đặt vấn đề 

Vữa xơ động mạch (VXĐM) là bệnh của các động mạch lớn và vừa. Đây là bệnh phức 
tạp, có sự phối hợp của nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó ĐTĐ týp 2 là một trong các yếu tố 
nguy cơ quan trọng, đồng thời là nơi hội tụ của nhiều yếu tố nguy cơ khác làm cho tổn 
thương VXĐM xuất hiện sớm hơn, biến chứng tim mạch nặng nề hơn [6, 7, 8].  

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa hình 
thái - chức năng ĐMC với tuổi ở BN ĐTĐ týp 2. 

 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu. 
156 người được chia làm 2 nhóm: 

+ Nhóm ĐTĐ: 117 BN ĐTĐ týp 2, điều trị nội trú tại Khoa Tim - Thận - Khớp - Nội tiết, 
Bệnh viện 103; trong đó 62 nam, 55 nữ; tuổi trung bình 60,1 ± 10,3. 

+ Nhóm chứng: 39 người bình thường, gồm 21 nam, 18 nữ; tuổi trung bình 63,0 ± 11,1. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

+ Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, cắt ngang, mô tả, so sánh bệnh - chứng. 

+ Chẩn đoán bệnh và týp ĐTĐ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (1999). 
+ Các chỉ số nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu được khám lâm sàng, làm xét nghiệm theo 

mẫu nghiên cứu chung: 

- Lâm sàng: tuổi, giới. 

- Cận lâm sàng: 

. Các xét nghiệm thường quy: định lượng glucose, insulin và HbA1c máu lúc đói, tại 
Khoa Hóa sinh, Bệnh viện 103. 

. Tính chỉ số kháng insulin (insulin resistance - IR) theo công thức HOMA (homeostasis model 
assessment) [5].  

HOMA IR = Insulin lúc đói (µU/ml) x glucose lúc đói (mmol/l)/22,5 

. Thăm dò siêu âm Dupplex được tiến hành ở cả hai bên cổ. Ghi đồng thời hình ảnh siêu 
âm ĐMC gốc với điện tâm đồ chuyển đạo DII, cho phép đánh giá co bóp thành động mạch 
theo chu chuyển tim. Các chỉ số siêu âm: độ dày nội trung mạc, đường kính động mạch thì 
tâm thu - tâm trương (để tính mức co giãn ĐMC), mảng vữa xơ, tốc độ tâm thu (Vs), tốc độ 
tâm trương (Vd), chỉ số sức cản.  

Trong đó, mảng vữa xơ được xác định khi độ dày nội trung mạc ≥ 2 mm [8]. 

+ Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y học bằng phần mềm SPSS 14.0. Các số 
liệu được biểu thị dưới dạng số trung bình ± SD. Tính chỉ số chênh OR (Odds ratio) khi     p < 
0,05. 

 

Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. 
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Đặc điểm Nhóm ĐTĐ týp 2 (n = 117) Nhóm chứng (n = 39) p 

Nam, n (%) 62 (53,0) 21 (53,8) Giới 

Nữ, n (%) 55 (47,0) 18 (46,2) 

 

> 0,05 

Tuổi (năm) 60,1 ± 10,3 63,0 ± 11,1 > 0,05 

Glucose (mmol/l) 11,03 ± 3,13 5,06 ± 0,96 < 0,001 

Insulin (µu/l) 10,78 ± 7,52 9,40 ± 2,95 > 0,05 

HOMA-IR 5,16 ± 3,67 2,12 ± 0,76 < 0,001 
 

- Không có sự khác biệt về tuổi và tỷ lệ nam, nữ  ở nhóm bệnh và nhóm chứng. 

- Nồng độ glucose, chỉ số kháng insulin ở nhóm ĐTĐ týp 2 đều cao hơn người bình 
thường có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 2: Biến đổi hình thái ĐMC gốc ở phân nhóm BN đái tháo đường týp 2 < 60 tuổi và ≥ 
60 tuổi. 

 

Chỉ tiêu < 60 tuổi (n = 54) ≥ 60 tuổi (n = 63) p 

Trung bình (mm) 1,11 ± 0,24 1,33 ± 0,32 < 0,001 Độ dày nội 
trung mạc Tăng, n (%) 44 (81,5) 58 (92,1) > 0,05 

Có mảng vữa xơ   (%) 15 (27,8) 34 (54,0) 

OR, CI OR = 3,05 CI: 1,31 - 7,14 

 

< 0,05 

 

- Độ dày nội trung mạc, tỷ lệ BN có mảng vữa xơ ĐMC gốc ở nhóm BN ĐTĐ ≥ 60 tuổi 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm < 60 tuổi.  

Bảng 3: Biến đổi chức năng động mạch cảnh gốc ở phân nhóm BN ĐTĐ týp 2 < 60 tuổi 
và ≥  60 tuổi. 

 

Chỉ tiêu < 60 tuổi (n = 54) ≥ 60 tuổi (n = 63) p 

Trung bình (mm) 0,59 ± 0,06 0,56 ± 0,05 < 0,01 Mức co       
giãn Giảm, n (%) 3 (5,6) 10 (15,9) > 0,05 

Tốc độ tâm thu (cm/s) 75,04 ± 18,66 67,33 ± 14,91 < 0,05 

Tốc độ tâm trương (cm/s) 23,13  ±  5,52 19,41  ± 4,19 < 0,001 

Chỉ số sức cản 0,69 ±  0,05 0,71 ±  0,05 < 0,05 
 

- Nhóm BN ĐTĐ týp 2 ≥ 60 tuổi có mức co giãn, tốc độ tâm thu, tốc độ tâm trương ĐMC gốc 
thấp hơn, chỉ số sức cản ĐMC gốc cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BN < 60 tuổi. 

Chúng tôi đã khảo sát mối tương quan giữa tất cả các chỉ tiêu hình thái - chức năng ĐMC 
với tuổi và tìm thấy một số tương quan sau:  

 

Có mối tương quan thuận chặt chẽ giữa độ dày nội trung mạc ĐMC gốc với tuổi (r = 0,414). 
 

bàn luận 
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Nhóm ĐTĐ cao do đối tượng thu dung trong nhóm nghiên cứu này là  BN nằm điều trị 
nội trú tại bệnh viện. Kiểm soát glucose huyết kém (glucose, HbA1c đều cao hơn bình 
thường). 

Kết quả bảng 2 và 3 cho thấy hầu hết các chỉ số về hình thái và chức năng ĐMC ở BN 
ĐTĐ đều biến đổi có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng. 

Yamaski Y. và CS [9] tiến hành nghiên cứu trên 105 BN ĐTĐ (4 - 25 tuổi) phụ thuộc 
insulin, thời gian phát hiện bệnh 0,5 - 17 năm; 529 BN ĐTĐ không phụ thuộc insulin (31 - 
86 tuổi), thời gian phát hiện bệnh 0,5 - 49 năm; 104 người bình thường (7 - 76 tuổi), để xác 
định độ dày nội trung mạc thành động mạch. Kết quả cho thấy, độ dày nội trung mạc tăng 
theo thời gian ĐTĐ (0,00978 mm/năm) và theo tuổi (0,00848 - 0,00909 mm/năm).  

Nguyễn Kiểm [1] nghiên cứu các tổn thương hẹp ĐMC đoạn ngoài sọ bằng phương pháp 
siêu âm Dupplex ở 746 người (≥ 60 tuổi) có ĐTĐ cho kết quả độ dày nội trung mạc ĐMC 
gốc là 0,78 ± 0,12 mm. 53,5% BN có mảng VXĐM. Đối tượng nghiên cứu của tác giả là BN 
ở phòng khám và điều trị nội trú. Không thấy tác giả phân tích thời gian phát hiện bệnh. Kết 
quả của tác giả đều thấp hơn kết quả trong nghiên cứu này, có lẽ thời gian phát hiện ĐTĐ 
là nguyên nhân gây khác biệt, đây cũng là một thực tế khó khăn cho nhiều nghiên cứu, đối 
với ĐTĐ týp 2, không biết thời điểm khởi phát bệnh. 

Nghiên cứu Rotterdam [3] về độ dày nội trung mạc ĐMC gốc bằng siêu âm, giúp dự báo 
sự xuất hiện của nhồi máu cơ tim và đột quỵ não ở 7983 người, tuổi ≥ 55, theo dõi từ 1990 - 
1993. Kết quả cho thấy, có sự tương quan thuận có ý nghĩa của dày nội trung mạc ĐMC 
gốc với tuổi. 

Phạm Thắng [2] nghiên cứu thay đổi huyết động ở 269 người bình thường và 165 người 
tăng huyết áp, kết quả cho thấy, ở người bình thường, tuổi càng cao, tốc độ tâm thu và tốc 
độ tâm trương tại ĐMC gốc càng giảm, chỉ số sức cản chỉ thấy tăng dần ở tuổi 60 trở lên, 
tác giả phân tích rõ vai trò của tuổi và tăng huyết áp đã làm cho tăng cứng thành mạch và 
triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não là biểu hiện của thiếu máu lên não có liên quan 
đến tăng huyết áp. 

 

kết luận 

Qua nghiên cứu hình thái - chức năng ĐMC ở 117 BN ĐTĐ týp 2, chúng tôi rút ra kết 
luận sau: 

Nhóm BN ĐTĐ týp 2 ≥ 60 tuổi có độ dày nội trung mạc, tỷ lệ BN có mảng vữa xơ, chỉ số 
sức cản ĐMC gốc cao hơn, mức co giãn ĐMC gốc, tốc độ tâm thu, tốc độ tâm trương ĐMC 
gốc thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BN ĐTĐ týp 2 < 60 tuổi. 

Có mối tương quan thuận giữa độ dày nội trung mạc ĐMC gốc với tuổi, tương quan nghịch 
giữa mức co giãn ĐMC gốc, tốc độ tâm trương ĐMC gốc với tuổi. 

Từ kết quả trên cho thấy tuổi là 1 yếu tố nguy cơ VXĐM. ở BN ĐTĐ týp 2, tuổi cao > 60 
có tổn thương vữa xơ động mạch nặng hơn so với tuổi < 60.  
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